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Buổi sáng:

Thứ hai ngày 05 tháng 9 năm 2016
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Buổi chiều:

Thứ hai ngày 05 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (3A)

Ôn tập về hình học
I. MỤC TIÊU:

Giúp HS: +Ôn tập, củng cố về đư​ờng gấp khúc và tính độ dài đ​ường gấp khúc, về chu vi hình tứ giác, hình tam giác.
+ Củng cố nhận dạng hình vuông, hình tứ giác, hình tam giác qua bài " Đếm hình" và "vẽ hình".
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Thước thẳng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ : 3-5'

- Vẽ vào bảng con một đư​ờng gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng
* Hoạt động 2: Thực hành luyện tập: 30-32'
Bài 1: (5-7’) HS nêu yêu cầu - làm vào bảng con.

Chốt: Cách tính độ dài đư​ờng gấp khúc và chu vi hình tam giác


         So sánh độ dài đ​ường gấp khúc 3 đoạn thẳng phần a với chu vi HTG

Bài 2: (8-10’) - HS nêu yêu cầu

- HS thực hành đo độ dài đoạn thẳng (nhắc lại cách đo. cách đặt th​ước)

- HS làm bài tính chu vi hình chữ nhật làm vào vở.


Chốt: Cách tính chu vi hình tứ giác

Bài 3: (5-7’): - HS đọc đề, thực hành đếm hình - ghi vào SGK.

          - GV chữa bài. HS lên chỉ vào hình trên bảng.

Bài 4: (3-5’) - HS đọc đề - làm SGK


     - Chấm chữa

* Dự kiến sai lầm của học sinh:

Bài 4: HS kẻ thêm 1 đoạn thẳng đ​ược 2 hình tứ giác các em thường sai như​ sau:
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* Hoạt động 3: Củng cố: 3'


- Hệ thống bài.
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Tiết 2: KĨ NĂNG SỐNG (3A)

< Do GV KNS soạn và dạy >

[image: image6.png]



Tiết 3: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3A)

Bệnh lao phổi
I - MỤC TIÊU

- HS biết nguyên nhân, đ​ường lây bệnh, tác hại của lao phổi

- Những việc nên làm và không nên làm để phòng bệnh lao phổi.

- Nói với bố mẹ khi có triệu trứng của bệnh, tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các hình trong sách giáo khoa

III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: 3'

- Nêu một số bệnh đư​ờng hô hấp th​ường gặp, nguyên nhân, cách phòng tránh?

2. Dạy bài mới:

a. Giới thiệu bài: 1'

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa: 10 – 12’)

* Mục tiêu: Nêu nguyên nhân, đ​ường lây bệnh, tác hại của bệnh lao phổi.

* Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ

+ Trả lời câu hỏi:

Nguyên nhân gây bệnh  lao phổi?

Biểu hiện của bệnh?

Bệnh có thể lây bằng con đ​ường nào?

Bệnh lao phổi gây tác hại gì đến sức khoẻ?

Bước 2: Đại diện trình bày, nhóm bổ sung

* Kết luận: Bệnh lao phổi do vi khuẩn lao gây ra, bệnh có thể lây qua đường hô hấp. Người mắc bệnh cơ thể gầy yếu, sức khoẻ giảm sút, nếu bệnh nặng có thể ho ra máu và có thể bị chết...

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (8-10’)

* Mục tiêu: Nêu những việc nên và không nên làm để phòng lao phổi.

* Cách tiến hành:

Bước 1: Thảo luận nhóm.

Nêu những việc nên làm, không nên làm giữ khỏi lây bệnh lao phổi?

Tại sao không nên khạc nhổ bừa bãi?

Bước 2: Làm việc cả lớp

- Đại diện trình bày

- Nhóm khác bổ sung

Bước 3: Liên hệ: Cần phải làm gì để phòng bệnh lao phổi?

* Kết luận:  Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra. Ngày nay đã có thuốc chữa khỏi và có thuốc phòng bệnh lao. Trẻ em được tiêm phòng lao có thể không mắc bệnh này trong suốt cuộc đời.

Hoạt động 3: Đóng vai 5-7'

* Mục tiêu: Biết nói với bố mẹ khi có triệu chứng, tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ.

* Cách tiến hành: B​ước 1: Giáo viên ra tình huống

Các nhóm chuẩn bị

Bước 2: 
Trình diễn

* Kết luận: Khi bị sốt, mệt mỏi, chúng ta cần nói với bố mẹ để được đi khám chữa kịp thời và phải tuân theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.
3. Củng cố- Dặn dò :3- 5'

- Thực hiện theo những điều đã học vào cuộc sống.


Buổi sáng + chiều:

Thứ ba ngày 06 tháng 9 năm 2016
< Không có giờ >


Buổi sáng:

Thứ tư ngày 07 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (3C)

Xem đồng hồ (t1)
I- Mục tiêu


- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.


- Củng cố biểu tượng về thời gian (chủ yếu là về thời điểm)


- Bước đầu có hiểu biết về sử dụng thời gian trong thực tế đời sống hàng ngày.

II- Đồ dùng


GV: Mặt đồng hồ bằng nhựa

III- Các hoạt động dạy học

1. KTBC:


- HS làm bảng bài tập 4(trang 12)


- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 30 – 33 p

	* Hoạt động 1.10’: Ôn tập về ngày, giờ.

- HS nắm được 1 ngày có bao nhiêu giờ, 1 giờ có bao nhiêu phút.

* Hoạt động 2.8’: Giúp HS xem giờ, phút.

- HS biết xem đồng hồ.

* Hoạt động 3.17’: Thực hành.

- Biết áp dụng vào làm bài tập và hoàn thành các bài tập.

- GV nhận xét.
	+ GV hỏi: Một ngày có bao nhiêu giờ?

- GV sử dụng mặt đồng hồ bằng nhựa. Yêu cầu HS quay 

các kim tới các vị trí: 12 giờ đêm, 8 giờ sáng, 11 giờ trưa, 

1 giờ chiều.

- HS khá thực hành quay kim đồng hồ.

- GV giới thiệu vạch chia phút trên mặt đồng hồ.

- GV để đồng hồ ở vị trí 8 giờ 5 phút 

+ Đồng hồ đang chỉ mấy giờ?

- HS quan sát và nêu vị trí của kim ngắn, vị trí của kim dài.

- GV hướng dẫn tương tự khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút, 

8 giờ 30 phút.

*KL: Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút, khi xem giờ 

cần quan sát kĩ vị trí kim đồng hồ.

*Bài 1: Hướng dẫn HS làm hình A
- HS nêu vị trí của kim ngắn, kim dài, nêu giờ phút tương ứng.

- HS làm bài

- GV nhận xét, chữa bài. HS nhắc lại

*Bài 2. Quay kim chỉ đồng hồ.
- HS thực hành quay kim đồng hồ bằng nhựa

- GV nhận xét

* Bài 4: 

- HS quan sát hình vẽ rồi trả lời xem 2 đồng hồ nào chỉ 

cùng thời gian.




3. Tổng kết – Dặn dò.3’ 

    - Gọi HS lên bảng quay kim đồng hồ- Dưới lớp nêu số giờ tương ứng?

- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Dặn về luyện xem đồng hồ cho thạo.

Tiết 2: ĐẠO ĐỨC (3C)

Giữ lời hứa (t1)
I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu

+ Giữ lời hứa là nhớ và thực hiện đúng những điều ta đã nói, đã hứa với người khác.

+ Giữ lời hứa với mọi người chính là tôn trọng mọi người và bản thân mình. Nếu ta hứa mà không giữ lời hứa sẽ làm mất niềm tin của mọi người và làm lỡ việc của người khác.

2. Thái độ:

+ Tôn trọng, đồng tình với những người biết giữ lời hứa và không đồng tình với những người không biết giữ lời hứa.

3. Hành vi:

+ Giữ lời hứa với mọi người trong cuộc sống hàng ngày.

+ Biết xin lỗi khi thất hứa và không tái phạm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

+ Câu chuyện “Chiếc vòng bạc – trích trong tập Bác Hồ – Người Việt Nam đẹp nhất”.

+ 4 bộ thẻ xanh đỏ.

+ 4 phiếu ghi tình huống cho 4 nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động 1: Thảo luận truyện “ Chiếc vòng bạc”.

Mục tiêu: HS hiểu thế nào là giữ lời hứa và ý nghĩa của việc giữ lời hứa.

Cách tiến hành:

	

	+ Giới thiệu: “Bài trước thầy và các em đã thấy được tình yêu bao la của Bác Hồ đối với thiếu nhi và sự kính trọng của thiếu nhi đối với bác. Hôm nay, qua câu chuyện: Chiếc vòng bạc”, các em sẽ còn thấy những tính cách đáng kính khác của Bác, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta”.
+ Giáo viên kể chuyện “Chiếc vòng bạc”.

+ Yêu cầu 1( 2 học sinh kể hoặc đọc lại.

+ Chia lớp thành 6 nhóm và yêu cầu thảo luận theo các câu hỏi sau:

1. Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau hai năm đi xa. Việc làm đó thể hiện điều gì?

2. Em bé và mọi người cảm thấy như  thế nào trước việc làm của Bác?

3. Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên?
+ Yêu cầu học sinh đại diện của các nhóm phát biểu ý kiến thảo luận của nhóm mình.

Hỏi cả lớp:

1. Thế nào là giữ lời hứa?

2. Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người xung quanh đánh giá, nhận xét như  thế nào?

+ Nhận xét, tổng hợp các ý kiến của học sinh và đưa ra kết luận:

“Tuy bận nhiều công việc, dù qua thời gian dài nhưng Bác Hồ vẫn không quên lời hứa với em bé. Việc làm đó của Bác khiến mọi người rất cảm động và kính phục”.
	+ Học sinh chú ý lắng nghe.

+ 1(2 học sinh đọc lại truyện.

+ Lớp chia thành 6 nhóm, cử nhóm trưởng và tiến hành thảo luận.

Câu trả lời đúng.

=> 1. Khi gặp lại em bé sau hai năm đi xa, Bác vẫn nhớ và trao cho em chiếc vòng bạc. Việc làm đó thể hiện bác là người giữ đúng lời hứa

=> 2. Em bé và mọi người rất xuác động trước việc làm đó của Bác.

=> 3. Qua câu chuyện, em rút ra bài học là: Cần luôn luôn giữ đúng lời hứa với mọi người.

+ Đại diện nhóm trả lời, với hai câu 1&2, nếu các đội trả lời sau có câu trả lời giống đội trước thì không cần nhắc nhiều.

+ 2(3 học sinh trả lời.

=> 1. Giữ lời hứa là thực hiện đúng những điều mà mình đã nói với người khác.

=> 2. Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người xung quanh tôn trọng, yêu quí, tin cậy.

+ 1(2 học sinh nhắc lại phần kết luận.

	Họat động 2: Nhận xét tình huống.

	- Chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 phiếu giao việc và yêu cầu thảo luận theo nội dung của phiếu. “Theo em việc làm của các bạn trong mỗi tình huống sau là đúng hay sai? Vì sao?

1. Minh hẹn 8 giờ tối sẽ sang giúp Nam học bài, khi Minh chuẩn bị đi thì trên tivi chiếu phim hoạt hình rất hay. Minh ngồi lại xem hết phim rồi mới sang nhà nam làm Nam phải đợi đến 8 giờ rưỡi.

2. Thanh muợn vở của bạn về chép bài và hứa ngày mai sẽ mang trả, sáng hôm sau vì vội đi học nên Thanh đã quên vở của bạn ở nhà.
3. Lan hẹn sang nhà bạn để làm bài thủ công nhưng Lan bị đau bụng. Lan gọi điện thoại đến nhà bạn, nói rõ lý do và xin lỗi ban.

4. Linh hứa rủ các bạn đến nhà mình chơi vào sáng ngày chủ nhật, sáng hôm đó, anh họ của Linh đến chơi và rủ Linh đi công viên. Linh quên mất lời hứa của mình với các bạn. Các bạn đến nhà nhưng không gặp Linh.

+ Nhận xét, kết luận về các câu trả lời của các nhóm

Hỏi cả lớp

1. Giữ lời hứa thể hiện điều gì?

2. Khi không thực hiện được lời hứa, ta cần phải làm gì?

Kết luận: cần phải giữ lời hứa vì giữ lời hứa thể hiện sự tự trọng và tôn trong người khác. Khi vì một lý do nào đó mà không thực hiện được lời hứa, cần phải nói rõ lý do và xin lỗi họ càng sớm càng tốt.
	+ Lớp chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm cử nhóm trưởng và tiến hành thảo luận tình huống theo phiếu được giao.

+ Đại diện các nhóm trả lời.

=> 1. Hành động của minh là sai. Minh hẹn sang nhà Nam thì cần phải sang đúng giờ để Nam không phải đợi, mất thời gian.

=> 2. Thanh làm như thế là không đúng, bạn của Thanh sẽ không có vở để chép bài. Việc làm của Thanh đã ảnh hưởng đến việc học tập của bạn.

=> 3. Lan làm thế là đúng, biết mình không thể làm được, Lan đã chủ động gọi điện, xin lỗi và báo cho bạn để bạn không phải đợi chờ, mất thời gian.

=> 4. Linh làm thế là không đúng bởi vì khi các bạn đến chơi không gặp Linh, các bạn có thể bực mình vì như vậy là nhỡ công, nhỡ việc và mất thời gian vô ích.

+ 4(5 học sinh trả lời.

=> 1. Giữ lời hứa thể hiện sự lịch sự, tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.

=> 2. Khi không thực hiện được lời hứa, cần xin lỗi và báo sớm cho người đó.
+ 1 học sinh nhắc lại.

	Hoạt động 3: Tự liên hệ bản thân.

Mục tiêu: HS biết tự đánh giá việc giữ lời hứa của bản thân.

Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS liên hệ bản thân theo định hướng:

+ Em đã hứa với ai, điều gì?

+ Kết quả của lời hứa đó như  thế nào?

+ Thái độ của người đó ra sao?

+ Em nghĩ gì về việc làm của mình?

- Yêu cầu h.sinh khác nhận xét về việc làm của các bạn, đúng hay chưa đúng, tại sao?

- Nhận xét, tuyên dương những em đã biết giữ đúng lời hứa, nhắc nhỡ những em còn chưa biết giữ đúng lời hứa.
	- 3(4 học sinh tự liên hệ bản thân và kể lại câu chuyện, việc làm của mình.

- Học sinh nhận xét việc làm, hành động của bạn.


- Hướng dẫn thực hành ở nhà:

         
- Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, những câu chuyện nói về việc giữ lời hứa.

Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (3C)

So sánh. Dấu chấm.
I-Mục đích, yêu cầu:
· Tìm đ​ược những hình ảnh so sánh trong câu thơ, câu văn. Nhận biết từ chỉ so sánh

· Ôn luyện về dấu chấm

II- Đồ dùng dạy học:
· Bảng phụ.

III- Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ (3-5’)

- HS làm lại bài 1 (tiết 2)

2. Dạy bài mới 

a- Giới thiệu bài 1-2’
b- H​ướng dẫn làm bài tập: 28-30’
Bài 1: 9-10’ HS đọc bài

· Xác định yêu cầu bài tập: Tìm các hình ảnh so sánh

· GV h​ướng dẫn HS làm phần a      

a) Mắt hiền sáng tựa vì sao    

   Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời.

· Phần còn lại HS thảo luận cặp

· GV chữa ở bảng phụ

Bài 2: 5-7’ Đọc đề, xác định yêu cầu

· HS tìm các từ chỉ sự so sánh - gạch chân

· GV nhận xét.

Bài 3: 8-10’

· HS đọc đề, xác định yêu cầu

Khi nào thì viết dấu chấm?

     Sau dấu chấm cần viết nh​ư thế nào?

· HS làm vở – 1 HS chữa bài

· GV chấm – chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò : 3-5’

- Câu văn, thơ có hình ảnh so sánh thường có từ nào để so sánh?

- Khi nào viết dấu chấm?

           - Về nhà chuẩn bị bài tuần 4.


Tiết 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3C)

Bệnh lao phổi
< Soạn dạy như tiết 3 lớp 3A chiều thứ 2 ngày 5/9/2016>


Buổi chiều:

Thứ tư ngày 07 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TẬP ĐỌC (2A)

Gọi bạn
I. Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: thuở nào, sâu thẳm, lang thang…Biết nghỉ hơi hợp lý ở từng câu thơ

-  Hiểu các từ chú giải trong bài. nắm được ý nghĩa mỗi khổ thơ trong bài. Hiểu ND bài (Tình bạn cảm động giữa Bê vàng và Dê trắng)

- Giáo dục HS biết đối xử tốt với bạn, biết trân trọng tình cảm bạn bè.

B. Đồ dùng dạy - học: 

- GV: Tranh minh hoạ SGK. Bảng phụ viết khổ thơ cần hướng dẫn.

- HS: SGK

C. Các hoạt động dạy - học.
	Nội dung
	Cách thức tiến hành

	Â.Kiểm tra bài cũ:          (3 phút)
    - Danh sách HS tổ 1 lớp 2A          

B. Dạy bài mới:

   1.Giới thiệu bài:           (1phút) 

  2. Luyện đọc                  (14 phút)

a.Đọc mẫu:

b.Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

-  Đọc từng câu:
   + xa xưa, thuở nào, nẻo,…

-  Đọc theo đoạn.

   Bê vàng đi tìm cỏ/

   Lang thang/quên đường về/

   ……..

   Vẫn gọi hoài/Bê/Bê/

- Đọc toàn bài

3. Tìm hiẻu ND bài:         (12 phút)

-  Đôi bạn sống trong rừng xanh.

- Thời tiết khô hạn, Bê Vàng phải đi tìm cỏ

- Dê Trắng đi tìm bạn

* Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng.

4. Luyện đọc lại          ( 8 phút)
5. Củng cố dặn dò:       (2 phút)
	H: 2 em đọc bài+ trả lời câu hỏi tìm nội dung bài. 

G+H: Nhận xét, đánh giá.

G: Giới thiệu bằng lời, ghi tên bài.

G: đọc mẫu. Cả lớp theo dõi.

H: Đọc tiếp nối câu ( 1 lượt).

G: Phát hiện tiếng HS phát âm chưa chuẩn, ghi bảng

H:Luyện phát âm(Cá nhân, đồng thanh)

- Phát hiện cách ngắt nhịp khổ thơ

H:  Nối tiếp nhau đọc đoạn ( Cả lớp, cá nhân)

H+G: Nhận xét, bổ sung

H: Đọc toàn bài ( 1 em)

G: Nêu câu hỏi SGK. HD học sinh trả lời lần lượt từng câu hỏi

H: Phát biểu ý kiến ( nhiều em ) .

H+G: Nhận xét, đưa ra ý đúng.

G: Chốt lại ý chính và ghi bảng

H: Nhắc lại ND chính của bài ( 2 em )

G: Đọc mẫu toàn bài. Hướng dẫn HS đọc diễn cảm.

H: Đọc bài theo nhiều hình thức:

- Nối tiếp

- Nhóm đôi

- Thi đọc giữa các nhóm

H+G: Nhận xét, đánh giá.

G: Nhận xét tiết học.

-  Khen những em đọc bài tốt.

-  Nhắc nhở những em đọc bài chậm về nhà đọc lại bài.



Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2A)

Hệ cơ
I. Mục tiêu:
	          - Nêu được tên và chỉ được vị trí các vùng cơ chính: cơ đầu, cơ ngực, cơ lưng, cơ bụng, cơ tay, cơ chân
	- Biết được sự co duỗi của bắp cơ khi cơ thể hoạt động.


II. Chuẩn bị:
· GV: Mô hình (tranh) hệ cơ

         Hai bộ tranh hệ cơ và 2 bộ thẻ chữ có ghi tên 1 số cơ

· HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 

2. Bài cũ  Bộ xương

· Kể tên 1 số xương  trong cơ thể.

· Để bảo vệ bộ xương và giúp xương phát triển tốt ta cần phải làm gì?

· Nhận xét 

3. Bài mới Hệ cơ

Giới thiệu:

· Yêu cầu từng cặp HS quan sát và mô tả khuôn mặt, hình dáng của bạn.

· Nhờ đâu mà mỗi người có khuôn mặt và hình dáng nhất định.

Phát triển các hoạt động 
( Hoạt động 1: Giới thiệu hệ cơ

( Mục tiêu: Nhận biết vị trí và tên gọi của 1 số cơ.

( Phương pháp: Trực quan, thảo luận nhóm đôi

Bước 1: Hoạt động theo cặp

· Yêu cầu HS quan sát tranh 1.

Bước 2: Hoạt động lớp.

· GV đưa mô hình hệ cơ.

· GV nói tên 1 số cơ: Cơ mặt, cơ mông . . .

· GV chỉ vị trí 1 số cơ trên mô hình (không nói tên)

· Tuyên dương.

· Kết luận: Cơ thể gồm nhiều loại cơ khác nhau. Nhờ bám vào xương mà cơ thể cử động được.

( Hoạt động 2: Sự co giãn của các cơ.

( Mục tiêu: Nắm được đặc điểm của cơ: co và giãn được.

( Phương pháp: Thực hành

Bước 1:

· Yêu cầu HS làm động tác gập cánh tay, quan sát, sờ nắn và mô tả bắp cơ cánh tay.

· Làm động tác duỗi cánh tay và mô tả xem nó thay đổi ntn so với khi co lại?

Bước 2: Nhóm

· GV mời đại diện nhóm lên trình diễn trước lớp.

· GV bổ sung.

· Kết luận: Khi co cơ ngắn và chắc hơn. Khi duỗi cơ dài ra và mềm hơn.

Bước 3: Phát triển

· GV nêu câu hỏi:

    + Khi bạn ngửa cổ phần cơ nào co, phần cơ nào duỗi.

    + Khi ưỡn ngực, cơ nào co, cơ nào giãn.

( Hoạt động 3: Làm thế nào để cơ phát triển tốt, săn chắc?

( Mục tiêu: Có ý thức bảo vệ cơ

( Phương pháp: Trực quan, đàm thoại.

· Chúng ta phải làm gì để giúp cơ phát triển săn chắc?

· Những việc làm nào có hại cho hệ cơ?

* Chốt: Nêu lại những việc nên làm và không nên làm để cơ phát triển tốt.

4. Củng cố – Dặn  dò 

· Trò chơi tiếp sức

· Chia lớp làm 2 nhóm

· Cách chơi: HS chọn thẻ chữ và gắn đúng vào vị trí trên tranh.

· Tuyên dương.
	- Hát

- Xương sống, xương sườn . . .

- Ăn đủ chất, tập thể dục thể thao ..

- HS nêu

- Nhờ có cơ phủ toàn bộ cơ thể.

( ĐDDH: Mô hình hệ cơ.

- 1 số cơ của cơ thể là: Cơ mặt, cơ bụng, cơ lưng . . .

- HS chỉ vị trí đó trên mô hình

- HS gọi tên cơ đó.

- HS xung phong lên bảng vừa chỉ vừa gọi tên cơ

- Lớp nhận xét.

- Vài em nhắc lại.

- HS thực hiện và trao đổi với bạn bên cạnh.

- Đại diện nhóm vừa làm động tác vừa mô tả sự thay đổi của cơ khi co và duỗi.

- Nhận xét 

- Nhắc lại.

- HS làm mẫu từng động tác theo yêu cầu của GV: ngửa cổ, cúi gập mình, ưỡn ngực . . .

- Phần cơ sau gáy co, phần cơ phía trước duỗi.

- Cơ lưng co, cơ ngực giãn

( ĐDDH: 2 tranh hệ cơ giống nhau, 2 bộ thẻ chữ ghi tên các cơ.

- Tập thể dục thể thao, làm việc hợp lí, ăn đủ chất . . .

- Nằm ngồi nhiều, chơi các vật sắc, nhọn, ăn không đủ chất . . .

- Cổ vũ và nhận xét.





Tiết 3: TOÁN* (2A)

Luyện tập

< 26 + 4; 36 + 24 >
I. Mục tiêu: giúp học sinh  

- Rèn kĩ năng làm tính cộng (nhẩm và viết trong trường hợp tổng là số tròn chục). 

- Củng cố về giải toán và tìm tổng độ dài hai đường thẳng

II. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	      Ổn định :

     Kiểm tra bài cũ : 26 + 4 , 36 + 24

Thực hiện 2 phép tính : 34 + 6 , 31 + 9

Yêu cầu nêu cách đặt tính và tính

Nhận xét kiểm tra bài cũ

- Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài luyện tập

Hoạt động 2: Thực hành luyện tập

Bài 1: tính nhẩm:

9 + 1 + 6 = 16

9 + 1 + 8 = 18

8 + 2 + 2 = 12

5 + 5 + 4 = 14

7 + 3 + 2 = 12

6 + 4 + 1 = 11

Bài 2: 

36            7            25            52

    +           +           +               +

  4          33            45            18

40          40            70            70 

Bài 3:  đặt tính và tính kết quả

34          75              8            59 

   +           +              +            +

26            5             62           21

60          80             70           80

Chữa bài yêu cầu hs nêu cách tính

Bài 4: nêu câu hỏi 

+ Bài toán cho biết gì ? 

+ Bài toán hỏi gì ? 

+ Kết hợp ghi tóm tắt

Học sinh nữ : 14 hs

Học sinh nam : 16 học sinh 

Tất cả ? học sinh 

 Bài giải : Số học sinh có tất cả : 

14 + 16 = 30 ( hs )

Đáp số : 30 hs 

 4. Củng cố trò chơi: Luyện tập những kiến thức gì ? 

Trò chơi: điền nhanh số thích hợp vào chỗ chấm

          A               7 cm              3cm   B

     + Đoạn thẳng AB dài mấy cm ? mấy dm ?

+ Nhận xét tuyên dương.
+ Nhận xét tiết học, dặn dò.
+ Tuyên dương, phê bình hs.
	- hát 

- học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- 3 học sinh nêu kết quả

- cả lớp làm bảng con

- cả lớp làm vào vở ( tự làm)

- 1 hs chữa bài

1 hs đọc  đề bài

- có 14 nữ và 16 hs nam 

- có tất cả bao nhiêu học sinh 

- hs làm bài vào vở

cả lớp cùng thực hiện

- 1 học sinh  lên bảng giải

- trả lời 

- đại diện các tổ trả lời 

- 3 hs lên bảng

- thực  hiện trò chơi 


Buổi sáng:

Thứ năm ngày 08 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (4B)

Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu? (t1)

I. Mục đích yêu cầu:

Học sinh biết được một số thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất.

Sau khi học xong bài  này các em có khả năng:

- Nhận diện và thử nghiệm các thao tác với đĩa cứng.

- Biết được dữ liệu máy tính được lưu ở đâu và lưu nhờ những bộ phận nào.


II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.


III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi học sinh nhắc lại cách khởi động một phần mềm ứng dụng hoặc một trò chơi.

- Gọi học sinh nhắc và chỉ lại các bộ phận của máy tính để dàn ở trước mặt.

3. Dạy bài mới:

   - Khi làm việc với máy tính các em có thể lưu kết quả để dùng lại. Chẳng hạn như những bức tranh em vẽ, bài văn em soạn để sau mở ra xem, chỉnh sửa hoặc em muốn lưu giữ những bài tập thực hành lại để các buổi sau thực hành tiếp.

- Vậy để lưu các kết quả trên người ta làm thế nào?. Người ta dùng các thiết bị lưu trữ dưới đây.

* Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: 

Giới thiệu đĩa cứng:

- Dùng để lưu trữ những dữ liệu và thông tin quan trọng. Là thiết bị lưu trữ quan trọng nhất. Nó được lắp đặt cố định trong phần thân.

- Cho học sinh quan sát hình dạng đĩa cứng.

b. Hoạt động 2:

Giới thiệu đĩa mềm, đĩa CD, và các thiết bị nhớ Flash:

- Để thuận tiện cho việc trao đổi và di chuyển thông tin dễ dàng người ta sử dụng các thiết bị lưu trữ: đĩa mềm, đĩa CD và các thiết bị nhớ flash.

- Các thiết bị này có thể tháo lắp ra khỏi máy tính 1 cách dễ dàng.

- Cho học sinh xem một số hình ảnh về các thiết bị trên.

*Thực hành:

- TH1: Quan sát máy tính để bàn tìm vị trí của ổ đĩa CD.

- TH2: Quan sát để nhận biết khe cắm của thiết bị nhớ flash.
	- ổn định.

- Trả lời: nhắp hai lần chuột trái lên biểu tượng trên màn hình.

- Trả lời.

- Lắng nghe.

- Nghe - ghi

- Nghe – ghi vào vở

- Quan sát ảnh.

- Quan sát + thực hành.

- Lắng nghe.



IV. Củng cố - dăn dò:

 
- Nhắc lại các thiết bị lưu trữ của máy tính, nhấn mạnh thiết bị lưu trữ quan trọng nhất là đĩa cứng.


- Ôn lại kiến thức đã học.


Tiết 2: TIN HỌC (4B)

Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu? (t2)

I. Mục đích yêu cầu:

Học sinh biết được một số thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất.

Sau khi học xong bài  này các em có khả năng:

- Nhận diện và thử nghiệm các thao tác với đĩa cứng.

- Biết được dữ liệu máy tính được lưu ở đâu và lưu nhờ những bộ phận nào.


II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.


III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi học sinh nhắc lại cách khởi động một phần mềm ứng dụng hoặc một trò chơi.

- Gọi học sinh nhắc và chỉ lại các bộ phận của máy tính để dàn ở trước mặt.

- Gọi học sinh nhắc lại các thiết bị lưu trữ các chương trình máy tính.

- Nhận xét – ghi điểm.

3. Dạy bài mới:

- Khi làm việc với máy tính các em có thể lưu kết quả để dùng lại. Chẳng hạn như những bức tranh em vẽ, bài văn em soạn để sau mở ra xem, chỉnh sửa hoặc em muốn lưu giữ những bài tập thực hành lại để các buổi sau thực hành tiếp.

- Vậy khi lưu bài thực hành, ta cần chú ý những gì? Ta cần chú ý là nội dung chúng ta lưu ở đâu? Với tên là gì?

* Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: 

Giới thiệu thư mục:

- Do chúng ta tạo ra, dùng để lưu trữ những dữ liệu và thông tin cá nhân như: bài tập, học tập, giải trí, ...

- Cho học sinh quan sát một số thư mục mẫu.

- Hướng dẫn học sinh cách tạo thư mục.

- Gọi 1 hoặc 2 học sinh lên thực hiện mẫu.

b. Hoạt động 2:

Giới thiệu tập tin:

- Do chúng ta tạo ra, dùng để lưu trữ những bài tập thực hành mà ta thực hiện.

- Cho học sinh quan sát một số tập tin mẫu.

* Chú ý đối với tập tin: Tên tập tin phải có đủ 2 phần: phần tên chính và phần mở rộng.

- Cho học sinh quan sát một số tên tập tin mẫu bao gồm phần tên chính và hần mở rộng.

- Phần tên chính và phần mở rộng  phải cách nhau bởi dấu chấm (.).

- Hướng dẫn học sinh mở trình soạn thảo Word, Paint, Excel sau đó bảo học sinh nhắp chuột vào biểu tượng 
[image: image1.png]


 (Save).

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh các thao tác còn lại để lưu vào thư mục vừa tạo.

- Gọi 1 hoặc 2 học sinh lên thực hiện mẫu.

c. Hoạt động 3:
*Thực hành:

- TH1: Hãy tạo một thư mục với tên là họ tên và lớp của mình. Ví dụ: “ HO THI THU LOP 31”.

- TH2: Quan sát để nhận biết khe cắm của thiết bị nhớ flash.
	- ổn định.

- Trả lời: nhắp hai lần chuột trái lên biểu tượng trên màn hình.

- Trả lời.

- Lắng nghe.

- Nghe - ghi

- Nghe – ghi vào vở

- Quan sát ảnh.

- Quan sát ảnh.

- Quan sát + thực hành.

- Lắng nghe.

- Chú ý quan sát thao tác của bạn.

- Thực hành tạo thư mục và lưu tập tin vào thư mục.

- Lắng nghe.



IV. Củng cố - dăn dò:


-  Nhắc lại đặc điểm nhận biết thư mục và tập tin.
- Về nhà học lại bài.

Tiết 3+4: TIN HỌC (4A)

Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu? (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 4B >

Buổi chiều:

Thứ năm ngày 08 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (3C)

Bài 3a: Tìm hiểu bàn phím máy tính.
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp học sinh làm quen với bàn phím máy tính và hiểu đựơc chức năng quan trọng của bàn phím.


- Giúp học sinh nhận biết khu vực chính của bàn phím.


- Giúp các em nhận biết được các phím cơ sở, các phím đặc biệt, …
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, bàn phím dùng để minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu 1: Em hãy cho cô biết có mấy dạng thông tin mà chúng ta thường gặp? Kể tên các dạng thông tin đó?

- Cô nhận xét câu trả lời.
3. Dạy bài mới:

- Đặt vần đề: Bàn phím máy tính là một trong những bộ phận của máy tính. Bàn phím máy tính gồm nhiều phím khi gõ các phím ta gửi ký hiệu vào máy tính

- Cô cầm bàn phím và giới thiệu các phần của bàn phím.
- Cô chỉ dẫn để học sinh xác định các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím.

- Hỏi: Khu vực chính của bàn phím gồm các hàng phím nào?

- Hỏi: Hàng phím cơ sở gồm các phím nào?.

- Cô nhận xét lại các câu trả lời của học sinh.

- Cô cho học sinh mở máy tính và sử dụng Microsoft Word để nhập thông tin về bản thân từ bàn phím máy tính.

- Cô nhận xét việc thực hành của các em.
	- Đáp: Có ba dạng thông tin thường gặp đó là thông tin dạng văn bản, thông tin dạng âm thanh và thông tin dạng hình ảnh.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe và làm theo chỉ dẫn của cô giáo.

- Đáp: Khu vực chính của bàn phím gồm các hàng phím: Hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số.

- Đáp: Gồm các phím: A, S, D, F,G, H, J, K, L, ; , ‘  

- Học sinh lắng nghe, chép bài vào vở

- Học sinh thực hành theo chỉ dẫn của cô.




IV. Củng cố - Dặn dò:

- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh.

- Về nhà làm bài tập B1, B2, B3, B4 trang 18-19.

Tiết 2: TIN HỌC (3C)

Bài 3b: Các dạng bàn phím máy tính.
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp học sinh làm quen với bàn phím máy tính và hiểu đựơc chức năng quan trọng của bàn phím.


- Giúp học sinh nhận biết khu vực chính của bàn phím.


- Giúp các em nhận biết được các phím cơ sở, các phím đặc biệt, …
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, bàn phím dùng để minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu 1: Em hãy cho cô biết bàn phín máy tính có mấy hàng?

- Cô nhận xét câu trả lời.
3. Dạy bài mới:

* Thực hành

- Cô cho học sinh mở máy tính và sử dụng Microsoft Word để nhập thông tin về bản thân từ bàn phím máy tính.

+ Lưu ý chính ngón tay học sinh để đúng vị trí trên bàn phím.
+ Tổ chức cho lớp chơi trò chơi để luyện gõ phím nhanh hơn.

- Cô nhận xét việc thực hành của các em.
	- Đáp: Có 5 hàng:

+ Hàng phím trên

+ Hàng phím cơ sở

+ Hàng phím số

+ Hàng phím dưới

+ Hàng phím cách

- Học sinh thực hành theo chỉ dẫn của cô.
- Để tay trên bàn phím theo HD của GV.



IV. Củng cố - Dặn dò:

- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh.

- Về nhà làm bài tập B1, B2, B3, B4 trang 18-19.
     - Học lại bài và làm thực hành lại xem trước bài mới: Chuột máy tính.

Tiết 3: THỦ CÔNG (3C)

Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng (t1)

I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. 
- HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối.
II. Đồ dùng dạy – học:

· Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.

· Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.

· Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ.

· Tranh quy trình gấp, cắt, dán là cờ đỏ sao vàng.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Thời gian
	Nội dung dạy học

	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

15’

15’

1’
	1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng và đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút ra nhận xét – SGV tr. 201.

- GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng  SGV  201, 202.

Hoạt động 2: Giáo viên HD mẫu.

Bước 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh  SGV tr.202.

Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh - SGV tr.203.

Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng – SGV tr.204.

4. Cũng cố, dặn dò :

Nhận xét giờ học
	Hát

- HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài, chiều rộng của lá cờ và kích thước ngôi sao.

- HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ sao vàng.

- 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh.

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

- HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh.

- Tiếp tục tập gấp tiếp hôm sau học tiếp.



Buổi sáng:

Thứ sáu ngày 09 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (5B)
Bài 3a: Tổ chức thông tin trong máy tính
I. Mục đích


- Học sinh  nhận biết các ổ đĩa trong máy tính. Học sinh biết cách mở têp, thư mục.

- Học sịnh lưu kết quả  làm việc trong tệp, thư muc .


II. Đồ dùng


- Giáo viên: SGK, G.a, bảng, phấn, máy tính


- Học sinh : SGK, vở, bút


III. Hoạt động dạy & học

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trò

	1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ(5’) 

3. Bài  mới()
1. Mở tệp đã có trong máy tính.

2. Lưu kết quả làm việc trên máy tính


	Em hãy nêu 2 cách để khám phá ổ đĩa .

Nhận xét- cho điểm

Cùng học với máy tính em có thể tạo ra các tệp: tệp văn bản, tệp hình vẽ khi cần có thể mở lại xem hoặc chỉnh sửa.

1h/s đọc

Để mở một tệp em làm thế nào?

Chốt

- Nhớ tên tệp và thư mục

- Nháy đúp biểu tượng My...

- Nháy nút Folders

Để lưu kết quả làm việc em phải làm gì?

Chốt:

- Nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl+ S 

 - Chon thư mục em sẽ lưu kết quả:

+ Nháy đúp chuột lên biểu tượng ổ đĩa C

+ Nháy đúp lên thư mục muốn lưu.

+ Gõ tên tệp và nhấn Save hoặc nhấn Enter.
	2 h/s trả lời

1 h/s trả lời

Quan sát H11-12 SGK

1 h/s trả lời

Quan sát H12



IV. Củng cố &  dặn dò

- Để mở một tệp hay thư mục em phải nhớ tên tệp hay  thư mục.
- Lưu kết quả nháy nhanh 2 lần liên tiếp.
-  Đọc trước bài 3 Tạo thư mục riêng của em.

Tiết 2: TIN HỌC (5B)
Bài 3b: Thực hành xem tệp và thư mục.
A/ Mục đích, yêu cầu:

· Hệ thống lại kiến thức của chương.
· Sử dụng được một số thiết bị lưu trữ. Thực hiện được các thao tác để khám phá các tệp và thư mục trên máy tính.
· Thể hiện tính tích cưc, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
B/ Chuẩn bị:
  1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận.

  2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.

C/ Tiến trình lên lớp:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1) Ổn định tổ chức:

2) Kiểm tra bài cũ:

3) Bài mới: Tổ chức thông tin trong máy tính.

 - GV: Giới thiệu cho HS cách mở một tệp.

a) Mở tệp đã có trong máy tính:

- Để mở một tệp đã được lưu trên máy tính, em cần nhớ tên thư mục chứa tệp đó. Các bước thực hiện:

+ Nháy chuột trên thư mục chứa tệp cần mở.

+ Nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp cần mở.

- Yêu cầu HS nhắc lại các bước.

- GV: Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành.

- GV: Giới thiệu cho HS cách lưu kết quả làm việc.

b) Lưu kết quả làm việc trên máy tính: 

 * Các bước thực hiện:

+ Nháy vào hình tam giác đen nhỏ trong ô Save in rồi chọn biểu tượng đĩa chứa thư mục em cần lưu kết quả.

+ Nháy đúp trên biểu tượng của thư mục

+ Gõ tên tệp và nháy nút Save.

* Chú ý: Sau khi nháy đúp để mở một thư mục, em có thể mở tiếp các thư mục con bên trong nó.

- GV: Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành.

- Yêu cầu HS nêu lại các bước lưu tệp.

- GV: Giới thiệu cho HS cách tạo thư mục.

c) Tạo thư mục riêng của em:

* Các bước thực hiện:

+ Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ

+ Trỏ chuột vào New

+ Nháy Folder

+ Gõ tên thư mục rồi nhấn phím Enter

* Chú ý: Em có thể đổi tên thư mục bằng cách: Chọn thư mục em cần đổi tên sau đó nháy nút phải chuột chọn Rename.

- Gọi HS nhắc lại các bước tạo thư mục

- Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành.

- Yêu cầu mỗi HS tao thư mục riêng với tên của mình trong ổ đĩa D:/

4) Củng cố, dặn dò:
   - Em hãy nhắc lại cách vẽ bằng cọ vẽ, vẽ bằng bút chì?

   - Ôn tập lại các thao tác vẽ với các công cụ đã học.

   - Xem trước Chương 2: Em tập vẽ.
	 - HS: Lắng nghe và ghi bài.

- HS: Nhắc lại.

- HS: Lên thực hành.

 - HS: Ghi bài.

- HS: Ghi bài.

- HS: Nhắc lại các bước.

- HS: Thực hành tạo thư mục.





Tiết 3+4: TIN HỌC (5A)

Bài 3a: Tổ chức thông tin trong máy tính.
Bài 3b: Thực hành xem tệp và thư mục.

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 5B >

Buổi chiều:

Thứ sáu ngày 09 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (2A)

9 cộng với một số (9+5)
I. Mục tiêu: giúp học sinh  

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 9 + 5 , từ đó thành lập và học thuộc các công thức 9 cộng với 1 số ( cộng qua 10 )

- Chuẩn bị cơ sở để thực hiện cácphép cộng dạng 29  + 5 , 49 + 25

II. Đồ dùng dạy học: 20 que tính 

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Giới thiệu bài : 9 cộng với 1 số : 9 + 5

Hoạt động 2: Giới thiệu phép cộng 9 +5 

Gắn 9 que tính  vào bảng gài. Hỏi có mấy que tính?  

Có 9 que trính cô viết 9 ở cột đơn vị, gắn 5 que tính  nữa, có thêm mấy que tính? Có 5 que tính, viết 5 ở cột đơn vị thẳng với 9.
Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính em làm thế nào? 

9 + 5 (gài số và dấu  + , =  ?)

- học sinh  sẽ thực hiện trên que tính để tìm kết quả .Gv chọn và kết luận cách thực hiện 

9 que tính  gộp với 1 que tính  ?

nêu câu hỏi 

9 que tính  với 1 qt là bao nhiêu que tính  ? 

10 qt còn gọi là 1 chục que tính  , thay bó 1 chục que tính thành thẻ 1 chục que tính 

1 chục que tính và 4 que tính là bao nhiêu que tính ? 

9 qt thêm 5 qt được bao nhiêu qt ? ( 14 qt)

Gv nêu : 9 + 5 = 14 viết 4 ở cột đơn vị thẳng với 9 và 5 viết 1 ở cột chục 

           Chục                  Đơn vị 

                                         9

                                         5

               1                        4

Nêu cách đặt tính, hs đặt tính bảng con

                                    9

                                 +

                                    5


      14    

9 + 5 = 14 viết 4 thẳng cột với 9 và 5 viết 1 vào cột chục

9 + 5 = 14

5 +  9= mấy ?

5 + 9 = 14

So sánh 2 kết quả của 2 phép tính

Gv nêu : trong phép cộng khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi

Hoạt động 3 : lập bảng cộng 9

Thực hiện trên que tính để lập bảng cộng 9 

9 + 2 = 11       9 + 5 = 14       9 + 8 = 17

9 + 3 = 12       9 + 6 = 15       9 + 9 = 18

9 + 4 = 13       9 + 7 = 16

Rèn học thuộc bảng cộng 9 bằng cách che kết quả không theo thứ tự 

các phép tính , che hết kết quả

9 + 2 = 11      9 + 5 = 14            9 + 9 = 18

9 + 3 = 12      9 + 6 = 15            9 + 8 = 17

9 + 4 = 13      9 + 7 = 16

Nhận xét tuyên dương những hs học thuộc 

Hoạt động 4: thực hành luyện tập

Bài 1 : học sinh  tính nhẩm

9 + 4     9 + 3      9 + 6      9 + 8     9 + 7 

4 + 9     3 + 9      6 + 9      8 + 9     7 + 9

Các em có nhận xét gì về cặp phép tính ? 

Các số hạng đổi chỗ cho nhau tổng không thay đổi 

Bài 2 sgk : thực hiện bảng con

  9            9          9           7           5 

+            +          +         +            +

  2            8          9           9           9

11           17        18         16          14

Bài 2 

Đặt tính rồi tính

9 + 6           9 + 9          9 + 4         9 + 3

   9                 9                9                9 

+                +                  +              +

   6                 9                4                3

 15               18              13              12  

Bài 4 

Nêu câu hỏi : bài toán cho biết gì ? bài toán hỏi gì ?

Bài giải : 

  Số cây cam trong vườn có:

9 + 8 = 17 ( cây )

Đáp số : 17 cây

4 . Củng cố dặn dò : 2 hs đọc lại bảng cộng 9

dặn dò về nhà học thuộc bảng cộng 9

Trò chơi : đố bạn

Cách chơi : đại diện bạn tổ 1 đố bạn tổ 2 mỗi hs được đố 3 phép tính , tổ nào có bạn trả lời sai sẽ thua

Đố bạn : 

9 + 9 = ?        8 + 9 = ?

6 + 9 = ?        4 + 9 = ?

9 + 6 = ?        5 + 9 = ?

7 + 9 = ?        2 + 9 = ?

Nhận xét tuyên dương phê bình họcsinh.
	- 9 que tính 

- coù 5 que tính 

- Học sinh  theo dõi trên bảng

- Học sinh  trả lời

Cả lớp thực hiện qt, 10 que tính 

- HSnêu cách tính theo nhiều cách 

- Hs trả lời sau đó hs nêu miệng cách thực hiện

- Cả lớp thực hiện

- 3 hs nêu lại cách đặt tính

Hs thực hiện trên qt và nêu kết quả 

- Hs đọc cá nhân , tổ nhóm đọc không thứ tự

- học sinh  đọc toàn thể bảng cộng ttheo thứ tự 9 + 2….9+9

- Hs tính nhẩm nêu kết quả

- Hs trả lời

- Cả lớp làm bảng con

- 1 hs đọc yêu cầu bài 

- cả lớp tự làm bài , 1 học sinh  lên bảng

- hs trả lời , cả lớp làm bài

- 1 hs nêu lời giải

- Đại diện mỗi tổ đố bạn.


Tiết 2: THỦ CÔNG (2A)

Gấp máy bay phản lực (t1)

I. MỤC TIÊU:

- Gấp được máy bay phản lực.

- Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- Học sinh hứng thú gấp hình.
*   Với HS khéo tay: Gấp được máy bay, Các nếp gấp phẳng, thẳng. Máy bay sử dụng được.

II/ CHUẨN BỊ :

· GV : Quy trình gấp máy bay phản lực, mẫu gấp.

· HS : Giấy thủ công, vở.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	         HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra : 
	

	2. Bài mới :
a) Giới thiệu bài. Gấp máy bay phản lực
	

	b)Hướng dẫn các hoạt động:

· Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.

· Hỏi: 

· Máy bay phản lực có hình dáng như thế nào ?

· Gồm có mấy phần ?

· Em có nhận xét gì ?

· Gọi 1 HS lên mở máy bay phản lực ra nhận xét (giấy hình chữ nhật).

· Cho HS so sánh mẫu tên lửa và máy bay phản lực có điểm gì giống nhau, điểm gì khác nhau?
	· Quan sát.

· Giống tên lửa.

· 3 phần : mũi, thân, cánh.

· Cách gấp giống tên lửa (có thân và cánh giống nhau, tên lửa mũi nhọn, máy bay mũi bằng).

	· Hoạt động 2 : Hướng dẫn gấp.

· Làm mẫu lần 1 vừa gấp vừa nêu qui trình gấp.

· Hướng dẫn HS gấp máy bay phản lực trên qui trình dán lên bảng và đặt câu hỏi.

· Bước 1 : Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực.

· Gấp giống như cách gấp tên lửa để có được (hình 1 và hình 2).

· Gấp toàn bộ phần trên vừa gấp xuống theo đường dấu gấp ở hình 2 sao cho đỉnh A nằm trên đường dấu giữa, được (hình 3).
	· HS quan sát.

· HS tập trung quan sát và trả lời

   Hình 1                  Hình 2           Hình 3

	· Gấp theo đường dấu gấp ở hình 4 sao cho đỉnh A ngược lên trên để giữ chặt hai nếp gấp bên, được (hình 5).

· Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở hình 5 sao cho hai đỉnh phía trên và hai mép bên sát vào đường dấu giữa như (hình 6).
	           Hình 4            Hình 5         Hình 6

	· Bước 2 : Tạo máy bay phản lực và sử dụng.

· Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa, được máy bay phản lực (hình 7)

· Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên phía trên để phóng như phóng tên lửa ( hình 8)
	
            Hình 7
Hình 8

	· Gọi 2 HS lên gấp lại máy bay phản lực.

· Tổ chức cho cả lớp gấp máy bay phản lực theo nhóm.

· Cho các nhóm trình bày sản phẩm

Nhận xét – Tuyên dương sản phảm đẹp
	· HS gấp theo quy trình. Chia nhóm thực hành.

· Đại diện nhóm  trình bày.

	3. Nhận xét - dặn dò :

· Chuẩn bị giấy màu tiết sau thực hành
	



Tiết 3: TOÁN* (2A)

Luyện tập
< 9 cộng với một số, các phép cộng trừ >
A. Mục tiêu:
   - Luyện tập  củng cố nâng cao cho HS về phép cộng và phép trừ ,giải toán có lời văn có sử dụng phép cộng và phép trừ. 

   - Rèn kĩ năng giải làm tính ,giải các bài toán thành thạo có liên quan đến tính cộng và tính trừ.

   - Giáo dục HS lòng say mê học toán.

B. Đồ dùng :

- Bảng phụ chép sẵn BT3,4

C. Hoạt động dạy và học:

	I. Kiểm tra bài cũ:

- GV gọi 3 HS lên bảng đặt tính rồi tính :

    87 – 34             56 + 32           74 – 23 

- GV cùng cả lớp nhận xét. 

II. Luyện tập:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

   98- 52      87 – 32         32 + 24      54 + 35

   63 + 6      69 –5 7         8 + 71       67 - 26

- GV gọi HS lên bảng làm , dưới lớp làm bảng con

 + HS K- G nêu thành phần kết quả của phép cộng và phép trừ đã học.

- Muốn thực hiện được phép tính cộng hay phép tính trừ ta tiến hành mấy bước ?

Bài 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 53 kg đường , buổi chiều bán được 45kg đường . Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg đường?

   - Bài toán cho biết gì?

  - Bài tập yêu cầu tìm gì ?

  - Muốn biết  cả ngày cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu kg đường  ta làm thế nào?

  - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở bài tập.

+GV giúp đỡ HS Yếu làm bài.

Bài 3 : Một mảnh vải dài 89 dm cắt lấy một đoạn dài 64 dm để mayquần áo  . Hỏi mảnh vải đó còn lại bao nhiêu đề xi mét ? 

GV hướng dẫn tương tự BT2

  3- Củng cố dặn dò: 

    - Nhận xét tiết học

    - Dặn HS về xem lại ND bài đã làm.

    - Chuẩn bị cho giờ sau.
	3 HS lên bảng làm , dưới lớp làm bảng con.

- HS nêu yêu cầu  

-  HS lên bảng .Cả lớp làm bài vào VBT.

  - Nối tiếp nhau đọc kết quả.

- HS K- G nêu:  2 bước: 

+ Đặt tính .

+ Công ( trừ) từ phải sang trái

-  HS đọc bài toán.

- Làm bài vào VBT.

-  1 HS K- G nêu hướng giải  và lên tóm tắt  bài toán.

- 1HS lên bảng làm , cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Cả ngày cửa hàng bán được tất cả sốkg đường là:

53 + 45 =98 (kg )

Đáp số  :  98 kg

- HS đọc đề , tìm hiể đề và nêu ra hướng làm. 

- Tự làm vào vở.

- Đáp số : 25 dm

- HS nghe nhận xét dặn dò
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